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mang lại kết quả rất tốt như: 
- Giảm độ sâu túi quanh răng sau 6, 12 và 24 

tháng điều trị lần lượt là 1,48mm, 1,60mm và 
1,72mm. Phục hồi bám dính sau điều trị 6,12 và 24 
tháng lần lượt là 1,33mm, 1,83mm và 2,03mm. Mức 
giảm độ sâu túi quanh răng và mức phục hồi bám 
dính cao hơn ở các túi quanh răng sâu hơn trước 
điều trị. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
thời điểm đánh giá. 

- Mức phục hồi xương ổ răng sau 6, 12 và 24 
tháng điều trị lần lượt là 0,35mm, 0,66mm và 
0,83mm. Sự phục hồi xương tốt hơn ở các tổn 
thương xương chéo. 

- Giảm chỉ số lợi, chỉ số mảng bám duy trì ở mức 
thấp trong suốt thời gian theo dõi sau điều trị. Độ lung 
lay răng từ 1,54 giảm dần xuống còn 0,74 khi kết thúc 
điều trị. 

SUMMARY 
A clinical tryal was undertaken to study the effect 

of a modified flap procedure in patients with chronic 
periodontal disease. Thirty patients were selected for 
study at the National Institute of Odonto-Stomatology 
from Oct.2005 to Dec.2008. After surgical treatment, 
the patients were recalled for prophylaxis once every 
3 months, clinical and radiological reexaminations 
were performed 6.12 and 24 months. 

Results:  
Statistically significant improvement in most of 

variables was found, including reduction of probing 
depth, gain in clinical attachment level and bone fill 
after 6, 12 and 24 months operatively. The treatment 
results showed: reduction of probing depth was 
1.60mm, gain in the level of clinical attachment was 
1.83mm and a mean amount of defect resolution was 
0.66mm at 12 postoperative months and 1.72mm, 
2.03mm, and 0.83mm respectively at postoperative 
24 months. The measurements also showed that site 
with initially deep pockets exhibited more pronounced 
gain of clinical attachment and reduction of probing 
deep than sites with initially shallow pockets. 

Keywords: modified flap procedure, chronic 
periodontal disease 
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Đánh giá kết quả can thiệp giáo dục sức khỏe và điều trị viêm tai giữa mạn 

tại một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh thái nguyên 
 

Nguyễn công hoàng 
Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên 

Đặt vấn đề 
Viêm tai giữa mạn (VTGM) là tình trạng viêm 

nhiễm của hòm nhĩ, các thông bào xương chòm và 
vòi nhĩ kéo dài trên 3 tháng. Trong VTGM bệnh tích 
không chỉ khu trú ở niêm mạc mà còn có thể lan tới tổ 
chức xương. Hiện nay trong y văn thế giới, người ta đã 
thống nhất gọi viêm tai xương chòm mạn (VTXCM) và 
VTGM dưới một tên chung là VTGM. 

VTGM gây suy giảm sức nghe làm ảnh hưởng trực 
tiếp đến khả năng giao tiếp, học tập, lao động của 
bệnh nhân và có thể dẫn đến biến chứng nội sọ đe 
dọa tính mạng bệnh nhân. 

Năm 1970, Tổ chức Y tế thế giới đã xếp viêm tai 
giữa thuộc nhóm bệnh đường hô hấp trên. Đặc điểm 
giải phẫu của các cơ quan tai mũi họng là các hốc tự 



 y học thực hành (687) - số 11/2009 
  
  
 

44 

nhiên, thông thương với nhau và thông với môi trường 
bên ngoài rất dễ bị viêm nhiễm và hay tái phát. 

ở Việt Nam, với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, nóng ẩm mưa nhiều và tình trạng ô nhiễm môi 
trường ngày càng tăng các bệnh mà đặc biệt là bệnh 
lý đường hô hấp trên chiếm tỷ lệ cao, nhất là ở trẻ em 
theo thông kê của 1 số tác giả tỷ lê mắc bênh giao 
động từ 4,48% -16,09% . 

Qua điều tra nghiên cứu trẻ em từ 1- 5 tuổi tại 09 
trường mầm non tỉnh Thái Nguyên là 18%.  Sau khi 
điều tra thực trạng và nguyên nhân chúng tôi tiến 
hành can thiệp bằng giáo dục sức khoẻ và can thiệp y 
học nhằm giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh ở lứa tuổi này và 
đã đạt kết quả tương đối khả quan   

Mục tiêu: 
Đánh giá kết quả sau can thiệp bệnh viêm tai giữa 

mạn ở  học sinh  mầm non  tỉnh Thái Nguyên. 
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
* Đối tượng nghiên cứu: 
- Trẻ em từ 1- 5 tuổi  
- Bố mẹ của trẻ được chọn nghiên cứu. 
- Giáo viên phụ trách các lớp học sinh được chọn 

nghiên cứu. 
- Địa điểm và thời gian nghiên cứu: 
* Địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu tiến hành tại 9 trường mầm non tỉnh 

Thái Nguyên, chia làm 2 khu vực: 
- Khu vực trung tâm thành phố, gồm các trường: 

Trường mầm non Trưng Vương, Trường mầm non 1-
5, Trường mầm non Độc Lập, Trường mầm non 
Quán Triều, Trường mầm non Tân Long. 

- Khu vực nông thôn và huyện, gồm các trường: 
Trường mầm non Tân Cương, Trường mầm non 
Phúc Xuân, Trường mầm non Chùa Hang, Trường 
mầm non Núi Voi. 

* Thời gian nghiên cøu:Nghiên cứu tiến hành từ 
tháng 10/2006 đến 6/2008. Được chia làm ba giai 
đoạn:  

- Giai đoạn I:  
+ Điều tra cắt ngang từ tháng 10 năm 2006 đến 

tháng 4 năm 2007 để đánh giá thực trạng bệnh 
VTGM ở trẻ em theo mùa và tìm hiểu về kiến thức, 
thái độ, thực hành của các bậc bố mẹ trẻ em về căn 
bệnh này. 

Nghiên cứu bệnh - chứng để xác định yếu tố nguy 
cơ liên quan với bệnh viêm tại giữa ở trẻ em 1 - 5 tuổi. 

- Giai đoạn II: Tiến hành can thiệp từ tháng 
4/2007 đến tháng 4/ 2008. 

- Giai đoạn III: từ tháng 4/2008 đến tháng 6/2008 
để đánh giá kết quả sau can thiệp.  

* Phương pháp nghiên cứu. 
- Nghiên cứu mô tả có can thiệp:  
Tiến hành theo phương pháp điều tra cắt ngang 

để mô tả thực trạng các yếu tố nguy cơ bệnh VTGM 
tại cộng đồng.từ đó tiến hành can thiệp y học và giáo 
dục sức khoẻ cộng đồng. 

- Những giải pháp phòng ngừa can thiệp:  
+ Điều tra về kiến thức thái độ thực hành của các 

bậc phụ huynh về bệnh VTG mạn từ đó tổ chức giáo 
dục sức khỏe cho các bậc phụ huynh.  

+ Can thiệp y học bằng các phương pháp dùng 
thuốc, nhỏ mũi, nhỏ tai, cắt Amiđan, nạo VA, đặt ống 
thông khí cho những trường hợp mắc bệnh    

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
1. Hiệu quả của giải pháp can thiệp y học 
Bảng 1. Phân loại can thiệp 

Loại can thiệp Số lượng Tỉ lệ (%) 
Điều trị nội khoa  246 72,14 

Nạo VA+ Thủ thuật 90 26,39 
Cắt A, Nạo VA + Đặt OTK 5 1,47 

Tổng số 341 100,0 
- Số trẻ được điều trị nội khoa chiếm tỷ lệ 72,14%. 
- Số trẻ được điều trị bằng nạo VA và cắt amidan 

chiếm tỷ lệ thấp hơn là 26,39% và 1,47%. 
* Kết quả sau điều trị nội khoa n=246 
- Tỷ lệ khỏi do điều trị nội khoa 91,46%. 
- Tỷ lệ tái phát sau điều trị 8,54%. 
* Kết quả sau điều trị bằng phẫu thuật và thủ thuật  
- Kết quả khỏi sau nạo VA: 87,80%. 
- Tái phát: 12,20%. 
- Sau khi cắt A, nạo VA, đặt ống thông khí tỷ lệ 

khỏi 100%. 
2. Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe về 

kiến thức, thái độ,thực hành cho các bà mẹ 
Bảng 2. Tỷ lệ phụ huynh được nghe giáo dục 

truyền thông về nâng cao kiến thức về bệnh VTGM 
Trước can thiệp Sau can thiệp 

Nhóm chứng Nhóm can thiệp 
Thực 
trạng Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(n = 
947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(n = 
947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Có nghe 1424 75,18 716 75,61 932 98,42 
Không 
nghe 

196 10,35 104 10,98 9 0,95 

Không 
rõ 

274 14,47 127 13,41 6 0,63 

Tổng  1894 100,00 947 100,00 947 100,00 
Nhận xét:   
- Tỷ lệ nghe truyền thông sau can thiệp cao đạt 

98,42% nhiều hơn so với trước can thiệp là 75,18%. 
Bảng 3. Tỷ lệ các bà mẹ hiểu biết về nguyên nhân 

VTGM sau can thiệp 
 

Trước can thiệp Sau can thiệp 
Nhóm chứng Nhóm can thiệp Thực 

trạng 
hiểu 
biết  

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(n = 
947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(n = 
947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Hiểu 
đúng  

1083 57.20 546 57,66 906 95,67 

Hiểu sai 811 42.80 401 42,34 41 4,33 
Tổng số 1894 100,00 947 100,00 947 100,00 

(p < 0,01 (2 test) so sánh với nhóm chứng và 
nhóm trước can thiệp) 

- Tỷ lệ các phụ huynh hiểu biết về nguyên nhân 
gây VTGM đúng là 95,67%. Hơn trước can thiệp chỉ 
có 57,18%. 
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Bảng 4. Tỷ lệ các bà mẹ hiểu biết về mối liên 
quan bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên với bệnh 
VTGM sau can thiệp 

Trước can thiệp Sau can thiệp 
Nhóm chứng Nhóm can thiệp Thực 

trạng 
hiểu biết  

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng  

(n=947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng  

(n=947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Hiểu 
đúng  

1411 74,5 711 75,08 907 95,78 

Hiểu sai  483 25,5 236 24,92 40 4,22 
Tổng số  1894 100 947 100 947 100 

(p < 0,01 (2 test) so sánh với nhóm chứng và 
nhóm trước can thiệp) 

Tỷ lệ hiểu biết đúng của phụ huynh sau can thiệp 
là (95,78%) cao hơn so với chưa can thiệp (74,5%) là 
21,28%. 

Bảng 5. Hiểu biết về biến chứng VTGM của các 
phụ huynh sau can thiệp 

Trước can thiệp Sau can thiệp 
Nhóm chứng Nhóm can thiệp 

Thực 
trạng Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(n = 
947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(n = 
947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Đúng  394 20,80 200 21,12 895 94,51 
Sai  1500 79,20 747 78,88 52 5,49 

Tổng 1894 100,00 947 100,00 947 100,00 

số  
(p < 0,01 (2 test) so sánh với nhóm chứng và 

nhóm trước can thiệp) 
- Tỷ lệ các phụ huynh hiểu biết đúng về nguy cơ 

VTGM sau can thiệp là 94,51%. Hơn trước can thiệp 
chỉ có 20,80%. 

Bảng 6. Hiểu biết của các phụ huynh về dấu hiệu 
biểu hiện sớm bệnh VTGM 

 
Trước can thiệp Sau can thiệp 

Nhóm chứng Nhóm can thiệp Thực 
trạng 

hiểu biết 
Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(n = 
947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(n = 
947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Hiểu 
đúng  

42 2,22 26 2,75 794 83,84 

Hiểu sai  76 4,00 48 5,07 21 2,22 
Không 
đầy đủ  

1776 93,78 873 92,18 132 13,94 

Tổng số  1894 100,00 947 100,00 947 100,00 
 
(p < 0,01 (2 test) so sánh với nhóm chứng và 

nhóm trước can thiệp) 
Nhận xét:  
- Tỷ lệ các phụ huynh hiểu biết đúng về dấu hiệu 

phát hiện sớm bệnh là 83,84%. Hơn trước can thiệp 
chỉ có 2,22%. 

 
Bảng 7. Thái độ đối với bệnh VTGM đối với các bậc phụ huynh sau can thiệp 

Trước can thiệp Sau can thiệp 
Nhóm chứng Nhóm can thiệp    

STT 

Thực trạng  
 

Thái độ  Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 
1 Viêm tai giữa ở trẻ em có nguy hiểm không  ?  1.850 97,68 929 99,09 943 99,58 

2 Khi trẻ bị viêm tai giữa có cần đưa trẻ đến bệnh 
viện không ?  1.656 87,43 834 88,07 939 99,16 

3 Trẻ bị sốt đau tai, sau đó tự ổn định có cần khám 
TMH nữa không? 1.569 82,84 780 82,37 940 99,26 

4 Khi trẻ bị viêm đường hô hấp như: sốt, ho, chảy 
mũi có cần đưa cháu đi khám TMH  ?   1.654 87,33 837 88,38 921 97,25 

5 Bệnh viêm tai giữa có cần phòng không, có thể 
phòng được không ? 1.269 67,00 640 67,58 918 96,94 

6 Có cần quan tâm đến các thông tin về bệnh viêm 
tai giữa không ?  1.821 96,15 920 97,15 947 96,62 

7 Cần quan tâm đến con mình bị hắt hơi, chảy 
nước mũi với lý do gì không ?   1.471 77,67 734 77,51 915 96,20 

8 Có cần quan tâm đến VA cho trẻ khi trẻ bị VTGM 
không ?   1.121 59,19 566 59,76 911 97,25 

9 Bệnh viêm tai giữa có cần phòng các biến chứng 
nguy hiểm không  1.235 65,21 624 65,89 921 100,00 

10 
Có ủng hộ chương trình khám phát hiện bệnh 
viêm tai giữa ở trẻ em các trường mầm non 

không ?  
1.877 99,10 939 99,16 947  

 
Nhận xét: Hầu hết các phụ huynh sau can thiệp 

đều có thái độ đúng đắn về bệnh. Tỷ lệ sau can thiệp 
về thái độ các phụ huynh đúng cao từ 96,20% đến 
100%. 

* Thực hành của các phụ huynh về thứ tự nhỏ mũi 
cho trẻ sau can thiệp 

- Tỷ lệ các phụ huynh thực hành đúng về thứ tự 

nhỏ mũi sau can thiệp là 93,98% cao hơn trước can 
thiệp: 12,5%. 

* Thực hành sử dụng oxy già nhỏ vào tai cho trẻ 
của phụ huynh sau can thiệp GDSK 

- Tỷ lệ các phụ huynh thực hành đúng về nhỏ oxy 
già vào tai sau can thiệp là 96,30% hơn trước can 
thiệp là 58,8%. 
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Bảng 8. Kết quả thực hành xử trí khi trẻ bị dị ứng 
của phụ huynh sau can thiệp 

Trước can 
thiệp Sau can thiệp 

Nhóm chứng Nhóm can thiệp Thực 
trạng Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng (n 
= 892) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng (n 
= 947) 

Tỷ lệ 
(%) 

Đúng  455 25,6 238 26,68 835 88,17 
Sai  1325 74,4 654 73,32 112 11,83 

Tổng số  1780 100 892 100 947 100 
(p < 0,01 (2 test) so sánh với nhóm chứng và 

nhóm trước can thiệp) 
- Tỷ lệ các phụ huynh thực hành đúng khi trẻ bị dị 

ứng sau can thiệp là 88,17% hơn trước can thiệp là 
25,6%. 

* Kết quả thực hành về cách nhỏ tai cho trẻ sau 
can thiệp 

- Tỷ lệ các phụ huynh thực hành đúng về cách 
nhỏ tai sau can thiệp là 88,49% hơn trước can thiệp 
là 58,8%. 

* Kết quả thực hành về cách nhỏ mũi để điều trị 
VA cho trẻ 

- Tỷ lệ các phụ huynh thực hành đúng về cách 
nhỏ vào VA sau can thiệp là 91,97% hơn trước can 
thiệp là 36,30%. 

* Kết quả thực hành của phụ huynh về cách làm 
sạch mũi trước khi nhỏ mũi 

- Tỷ lệ các phụ huynh thực hành đúng về cách 
làm sạch mũi sau can thiệp là 91.66% hơn trước can 
thiệp là 46,5%. 

Bảng 9. Kết quả thực hành phát hiện sớm trẻ bị 
viêm VA của phụ huynh học sinh sau can thiệp 

Trước can 
thiệp   Sau can thiệp  

 Nhóm chứng  Nhóm can thiệp Chỉ số Số 
lượng  

 Tỷ lệ 
(%) Số 

lượng  Tỷ lệ (%) Số 
lượng  Tỷ lệ (%) 

 Phát hiện 
đúng 

830 43,8 427 45,09 869 91,76 

 Phát hiện 
sai  

1064 56,2 520 54,91 78 8,24 

Tổng số  1894 100 947 100,00 947 100,00 
p<0,01 (2 test) so sánh với nhóm chứng và 

nhóm trước can thiệp) 
- Tỷ lệ phụ huynh biết cách phát hiện đúng khi trẻ 

bị viêm VA truớc can thiệp là 43,8% và sau can thiệp 
là 91,75%. 

- Tỷ lệ phụ huynh phát hiện đúng giữa nhóm 
chứng và nhóm can thiệp tăng 46,72%  

3. Hiệu quả sau can thiệp  
Sau 1 năm can thiệp bằng giáo dục sức khỏe 

nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành cho 
phụ huynh về bệnh VTGM. 

Bảng 10. Kết quả điều tra lại trước và sau can 
thiệp  

Trước can thiệp  
(n = 1894) 

 Sau can thiệp  
(n = 947) Chỉ số 

Số lượng  Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)  
Mắc VTGM 341 18,00 67 7,07 

Không mắc VTGM 1523 82,00 880 92,93 
Tổng số  1894 100,00 947 100,00 

CSHQ: 92,93% ; HQCT: 10,93% 
- Trước can thiệp tỷ lệ VTG là 18,0% và sau khi 

can thiệp tỷ lệ VTGM chỉ còn 7,07%.  
Bảng 11. Kết quả điều tra lại sau can thiệp giữa 

nhóm can thiệp và nhóm chứng  
Nhóm chứng  

(n = 947) 
 Sau can thiệp  

(n = 947) Chỉ số 
Số lượng  Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)  

Mắc VTGM 168 17,74 67 7,07 
Không mắc VTGM 779 82,26 880 92,93 

Tổng số  947 100 947 100,00 
CSHQ: 92,93% ; HQCT: 10,67% 
- Sau 1 năm can thiệp so sánh giữa hai nhóm can 

thiệp và nhóm chứng tỷ lệ mắc VTGM ở nhóm can 
thiệp giảm tương đối nhiều so với nhóm chứng 
(17,74% và 7,07%). 

Kết luận  
1. Đánh giá kết quả ban đầu can thiệp bằng 

GDSK đối với phụ huynh học sinh về bệnh VTG mạn 
là tương đối khả quan, hầu hết các bậc phụ huynh 
điều nhân thức đúng. Kiến thức, thái độ, thực hành 
của họ được nâng cao, hầu hết các bậc phụ huynh 
đều cho rằng việc học tập là bổ ích, có ý nghĩa thiết 
thực trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em. 

2. Đánh giá kết quả can thiệp y học 
Việc áp dụng can thiệp y học với các nội dung như 

điều trị nội khoa cộng nhỏ thuốc, nạo VA, cắt Amiđan, 
đặt ống thông khí đã đặt được kết quả bước đầu 
tương đối khả quan. 

Summary 
The prevalence of otitis media is higher in 

preschool children living in rural or district area than 
those living in the city. Our results also suggested 
that there is a relationship between otitis media in 
preschool children with some risk factors including 
aResult from our study show that the percentage of 
kindergarten children with otitis media is high 
(18%%). Among them, boys were seen more frequent 
(55.1%) than girls (44.9%).denoiditis, prolong nasal 
discharge without treatment, poor children's general 
health, exposure to passive smoking and mothers' 
knowledge about ENT disease. Therefore, It is 
necessary to promote health education to mothers 
about ENT disease. 

Before 14 month treatment by publis helth and 
medcin the Result: 

Otitis media is low: 7.07%. 
Keywords: otitis media, preschool children  
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ỨNG DỤNG ĐO ÁP LỰC NỘI SỌ TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG 

TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 
 

Nguyễn Sĩ Bảo, Chu Tấn Sĩ 
Nguyễn Văn Tuấn, Lê Trung Thứ 

 

TÓM TẮT 
Đo áp lực nội sọ là một kỹ thuật rất quan trọng 

trong hồi sức thần kinh đặc biệt trong chấn thương sọ 
não nặng, được áp dụng thường qui ở các nước phát 
triển. Tuy nhiên phương pháp này cho đến nay vẫn 
chứa được áp dụng rộng rãi tại nước ta. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi báo cáo kết quả 
bước đầu theo dõi áp lực nội sọ bằng hệ thống 
CODMAN ICP Express tại bệnh viện Nhân Dân 
115. Mẫu chúng tôi gồm 53 trường hợp chấn thương 
sọ não nặng được áp dụng phương pháp trên với kết 
quả tốt (GOS 4, 5) là 62,3%, trung bình (GOS = 3) 
chiếm 30,2% và kết quả xấu (GOS = 1, 2) là 7,5% 
trường hợp.  

Chúng tôi thấy rằng nhờ có hệ thống theo dõi áp 
lực nội sọ nên chỉ định điều trị bảo tồn hay phẫu thuật 
đối với các tổn thương não thứ phát sau chấn thương 
trở nên rõ ràng và không còn bàn cãi như trước đây. 

Từ khóa: chấn thương sọ não nặng, đo áp lực nội 
sọ, kết quả. 

summary 
Intracranial pressure monitoring is very important 

technique for neurorehabilitation, especially in severe 
traumatic brain injury in which is applied routinely in 
the developed countries. However, this technique 
isn’t used a lot in our country. 

In this study, we reported the primary outcomes in 
intracranial pressure monitoring using CODMAN  
ICP Express system at People’s Hospital 115. Our 
sample of 53 cases which is applied this technique is 
of the good outcome (GOS = 4. 5) 62.3%, fair (GOS = 
3) 30.2% and poor (GOS = 1. 2) 7.5%. 

We found that the choice between non-operative 
and operative procedure became incontrovertible in 
management of secondary brain injury thanks to 
intracranial pressure monitoring.  

Keywords: severe traumatic brain injury, 
intracranial pressure monitoring, outcome 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chấn thương sọ não (CTSN) là một trong những 

nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người trẻ. Trong 
những thập niên gần đây với sự xuất hiện của các 
phương tiện chẩn đoán hiện đại như CTScanner cùng 
với sự phát triển vượt bậc của chuyên ngành Ngoại 
thần kinh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, việc điều 
trị CTSN đã có rất nhiều cải thiện, tuy nhiên tỉ lệ tử 
vong vẫn còn khá cao kể cả ở các nước phát triển. 
Ngoài chi phí điều trị cho các trường hợp CTSN, các 
di chứng tàn phế do nó đem lại vẫn là một gánh nặng 
cho bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và cho cả xã hội. 
ở nước ta theo thống kê tình hình CTSN ngày một 
tăng, các đơn vị tiếp nhận bệnh nhân CTSN ngày 
càng quá tải. Trong số những bệnh nhân CTSN nhập 
viện có một phần đáng kể những trường hợp nặng 
cần theo dõi sát tại đơn vị hồi sức tích cực về Ngoại 
Thần Kinh. 

Trong CTSN vấn đề theo dõi sát bệnh nhân để 
đưa ra quyết định điều trị nội khoa hay can thiệp phẫu 
thuật có ý nghĩa quan trọng trong điều trị. Ngoài việc 
thăm khám kỹ lâm sàng và các phương tiện chẩn 
đoán hình ảnh như: CTScanner, MRI sọ não… thì 
phương pháp đo áp lực nội sọ (ALNS) trên bệnh nhân 
CTSN nặng là một phương pháp theo dõi, đánh giá 
chính xác khách quan và được áp dụng hầu như là 
thông dụng, thường qui ở các nước phát triển trên thế 
giới. Theo dõi ALNS trên bệnh nhân CTSN nặng giúp 
phẫu thuật viên thần kinh cũng như bác sĩ hồi sức 
ngoại thần kinh đưa ra thời điểm, quyết định chính 
xác để can thiệp điều trị về ngoại khoa hay nội khoa.  

Tuy nhiên tại Việt Nam thì phương pháp này chưa 
được phổ biến và ứng dụng rộng rãi. Vì vậy chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu này với các mục tiêu sau đây: 

Đánh giá tình trạng lâm sàng, hình ảnh học và 
ALNS ở bệnh nhân CTSN nặng. 


